
 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập B (03.2009) 

 

 
9 

Phần i 
 

Sáng chế được cấp bằng độc quyền sáng chế 
 
 
 
(11) 1-0007493 
(15) 03.02.2009 (51) 7 H04B 1/713, 1/69, H04Q 7/22, 7/20 
(21) 1-2006-00669 (22) 23.06.2004 
(86) PCT/US04/020278 23.06.2004 (87) WO05/036894       21.04.2005 
(30) 10/608,914 25.09.2003 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.07.2006 220 
(73) QUALCOMM INCORPORATED   (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) AGRAWAL, Avneesh  (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp quản lý ảnh hưởng cho các dịch vụ chuyển vùng và 

phát rộng trong hệ thống truyền thông nhảy tần không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật quản lý ảnh hưởng cho dịch vụ chuyển vùng và các 

dịch vụ phát rộng trong hệ thống truyền thông nhảy tần không dây (chẳng hạn hệ thống 
OFDMA). Các kỹ thuật này có thể được sử dụng cho các liên kết xuôi và ngược. Theo 
sơ đồ thứ nhất, một hàm FH fsho(r, T) được sử dụng cho thiết bị sử dụng chuyển vùng, 
một hàm FH fsi(k, T) được sử dụng cho các thiết bị sử dụng không chuyển vùng trong 
mỗi phân đoạn si, và hàm FH fsi(k, T) được biến đổi để trực giao với hàm FH fsho(r, T) 
nếu và khi cần. Trong sơ đồ thứ hai, hàm FH fsho(r, T) được sử dụng cho thiết bị sử dụng 
chuyển vùng được xác định trực giao với hoặc có tương quan rất ít với hàm FH fsi(k, T) 
được sử dụng cho các thiết bị sử dụng không chuyển vùng trong mỗi phân đoạn si, để 
không cần biến đổi của hàm FH fsi(k, T). Hàm FH fsi(k, T) này cho mỗi phân đoạn có 
thể được xác định là giả ngẫu nhiên đối với hàm FH fsi(k,T) cho các phân đoạn khác.  
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(11) 1-0007494 
(15) 03.02.2009 (51) 7 H04B  7/04,  7/06, H04Q  7/36, H04L  5/02
(21) 1-2006-00985 (22) 12.11.2004 
(86) PCT/US04/037855 12.11.2004 (87) WO05/053186        09.06.2005 
(30) 10/719,802 21.11.2003 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.08.2006 221 
(73) QUALCOMM INCORPORATED   (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America 
(72) WALTON, J., Rodney (US), KETCHUM, John, W.  (US), SMEE, John, Edward 

(CA), WALLACE, Mark, S. (US), HOWARD, Steven, J.  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị nhận dữ liệu trong hệ thống truyền 

thông truyền bằng nhiều anten để thực hiện đa truy cập 
phân chia không gian 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để nhận dữ liệu trong hệ thống truyền thông 
truyền nhiều anten. Ma trận đáp ứng kênh đường liên kết ngược thu được cho mỗi thiết bị đầu 
cuối người sử dụng và được phân giải để thu được vectơ lái được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối 
người sử dụng để truyền trên đường liên kết ngược. Vectơ đáp ứng kênh đường liên kết ngược 
"hiệu quả" được tạo thành cho mỗi thiết bị đầu cuối dựa trên vectơ lái của nó và ma trận đáp 
ứng kênh của nó. Các tập thiết bị đầu cuối người sử dụng được đánh giá dựa trên các vectơ 
đáp ứng kênh hiệu quả của chúng để xác định tập tốt nhất (chẳng hạn, với tổng thông lượng 
cao nhất) để truyền trên đường liên kết ngược. Mỗi thiết bị đầu cuối được chọn thực hiện xử lý 
không gian trên dòng ký hiệu dữ liệu với vectơ lái của nó và truyền dòng ký hiệu dữ liệu đã xử 
lý không gian của nó đến điểm truy cập. Điểm truy cập thực hiện xử lý không gian bộ thu trên 
các dòng ký hiệu của nó theo kỹ thuật xử lý không gian bộ thu để khôi phục dòng ký hiệu dữ 
liệu được truyền bởi thiết bị đầu cuối được chọn.  
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(11) 1-0007495 
(15) 03.02.2009 (51) 6 A01N 47/36, 47/38 
(21) 1-2001-00061 (22) 14.07.1999 
(86) PCT/EP99/04957 14.07.1999 (87) WO00/03592      27.01.2000 
(30) 198 32 017.5 16.07.1998 DE 

199 28 453.9 24.06.1999 DE 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.10.2001 163 
(73) Bayer Cropscience Ag  (De) 

Alfred - Nobel - Strasse 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) HACKER, ERWIN (DE), BIERINGER, HERMANN (DE), AULER, THOMAS (DE), 

MELENDEZ, ALVARO (DE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ chứa phenoxysulfonylure được thế 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm diệt cỏ chứa 
A) một hoặc nhiều hoạt chất diệt cỏ thuộc nhóm phenoxysulfonylure có công thức I và 
muối của chúng  

 

 
 
 

và  
B) fentrazamit (NBA 061), là thuốc diệt cỏ có hiệu quả chọn lọc trong trồng lúa, tiêu 
diệt hầu hết các loại cỏ. 
tỷ lệ trọng lượng của các hợp chất có công thức I hoặc muối của chúng (hợp chất loại A) 
với hợp chất thuộc nhóm B nằm trong khoảng từ 1:20000 đến 200:1, tốt hơn là nằm 
trong khoảng từ 1:8000 đến 100:1 và đặc biệt thích hợp là nằm trong khoảng từ 1:4000 
đến 50:1, để diệt các thực vật có hại không mong muốn, tốt hơn là trong trồng lúa. 
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(11) 1-0007496 
(15) 03.02.2009 (51) 7 B29C 45/80 
(21) 1-2006-00925 (22) 10.11.2004 
(86) PCT/US04/037398 10.11.2004 (87) WO05/046953          26.05.2005 
(30) 60/519,312 11.11.2003 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 27.11.2006 224 
(73) PLASTIC ENGINEERING & TECHNICAL SERVICES, INC.   (US) 

4141 Luella Lane, Auburn Hills, MI 48326, United States of America  
(72) TOOMAN, Patrick, A.  (US), CASEY, Bruce  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cụm cửa van 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cụm cửa van để điều chỉnh dòng vật liệu nóng chảy vào khuôn đúc 
(14). Cụm cửa van bao gồm một van di động (32) có thể dịch chuyển giữa một vị trí 
đóng hoàn toàn và một vị trí mở hoàn toàn. Cụm cửa van còn bao gồm một hệ dẫn động 
(36) kết hợp khi hoạt động với van để dịch chuyển van và định vị không có giới hạn giữa 
vị trí đóng hoàn toàn và vị trí mở hoàn toàn.  
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(11) 1-0007497 
(15) 03.02.2009 (51) 7 A61K 31/196, 45/00, 47/10, 47/12, 

47/18, 47/32, A61P 29/00, A61K 
9/70 

(21) 1-2003-01002 (22) 02.05.2002 
(86) PCT/JP02/04382 02.05.2002 (87) WO02/098396     12.12.2002 
(30) 2001-164065 31.05.2001 JP 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.05.2004 194 
(73) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC  (JP) 

408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, Japan 
(72) Yasunori TAKADA  (JP), Koji TANAKA  (JP), Tomonori KURITA  (JP), Yasuhiro 

IKEURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cao dán có khả năng hấp thu qua da 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cao dán có khả năng hấp thu qua da được cải thiện của chất chống 
viêm ở dạng muối và độ ổn định được cải thiện. Cụ thể là, cao dán có khả năng hấp thu 
qua da có lớp nền dính bám chứa chất chống viêm ở dạng muối, hợp chất muối amoni, 
chất làm tăng độ hấp thu và/hoặc chất hòa tan.  
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(11) 1-0007498 
(15) 03.02.2009 (51) 7 A61K 31/496, A61P 15/00, 15/10 
(21) 1-2004-00433 (22) 04.10.2002 
(86) PCT/EP02/11103 04.10.2002 (87) WO03/035072 01.05.2003 
(30) 01125020.6 20.10.2001 EP 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.03.2005 204 
(73) BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG   (DE) 

Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, Germany  
(72) EVANS, Kenneth Robert  (CA), BORSINI, Franco  (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sử dụng flibanserin để bào chế thuốc dùng để điều trị các rối 

loạn về ham muốn tình dục 
  (57)     Sáng chế đề cập đến việc sử dụng flibanserin để bào chế thuốc dùng để điều trị các rối 

loạn về ham muốn tình dục.  
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(11) 1-0007499 
(15) 03.02.2009 (51) 7 G01F  11/28 
(21) 1-2006-01110 (22) 03.12.2004 
(86) PCT/EP04/013761 03.12.2004 (87) WO05/059480      30.06.2005 
(30) 0328564.0 10.12.2003 GB 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.10.2006 223 
(73) BOEHRINGER INGELHEIM MICROPARTS GMBH  (DE) 

Hauert 7, 44227 Dortmund, Germany  
(72) DUNNE Stephen Terence (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu xả có van định liều lượng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu xả có van định liều lượng. Van định liều lượng bao gồm van 
nạp, ngăn định lượng và van xả. Để cho phép xả dung dịch ra từ ngăn định lượng theo 
nhiều bước, người sử dụng có thể ấn xuống và thả ra phần kích hoạt nhiều lần ở tình 
trạng xả lựa chọn, trong đó ngăn không cho nạp đầy lại chất lỏng mới vào ngăn định 
lượng.  
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(11) 1-0007500 
(15) 03.02.2009 (51) 7 A61K 31/55, 31/505, 31/445, 31/34, 

31/15, 31/135 
(21) 1-2000-01052 (S20001052) (22) 21.05.1999 
(86) PCT/US99/11276 21.05.1999 (87) WO99/61027 02.12.1999 
(30) 60/086,444 22.05.1998 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.06.2001 159 
(73) ELI LILLY AND COMPANY  (US) 

Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, United States of America 
(72) TOLLEFSON Gary Dennis (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Sử dụng olanzapin và fluoxetin để bào chế thuốc điều trị 

bệnh trầm cảm nặng khó chữa 
  (57)     Sáng chế đề xuất việc sử dụng thành phần thứ nhất là olanzapin, với lượng có tác dụng 

điều trị, phối hợp với thành phần thứ hai là fluoxetin, với lượng có tác dụng điều trị, để 
bào chế thuốc điều trị bệnh trầm cảm nặng khó chữa.  
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(11) 1-0007501 
(15) 03.02.2009 (51) 7 C12P 13/06, 13/08, C12N 9/02, 

C12R 1/19 
(21) 1-2001-00778 (22) 10.08.2001 
(30) 2000-244921 11.08.2000 JP 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.04.2002 169 
(73) AJINOMOTO CO., INC.  (JP) 

15-1, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
(72) Yuri MIYATA (JP), Yuta NAKAI (JP), Kazuo NAKANISHI (JP), Hisao ITO (JP), 

Hiroyuki KOJIMA (JP), Osamu KURAHASHI (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất threonin và isoleuxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất threonin hoặc isoleuxin bằng cách nuôi cấy 
vi khuẩn thuộc loài Escherichia, có khả năng sản sinh L-threonin hoặc L-isoleuxin, và 
có hoạt tính phosphoenolpyruvat carboxylaza nội bào và hoạt tính transhydrogenaza 
được tăng cường, trong môi trường sản xuất và tích lũy threonin hoặc isoleuxin trong 
môi trường này, thu gom threonin hoặc isoleuxin từ môi trường này.  
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(11) 1-0007502 
(15) 03.02.2009 (51) 7 A61K 09/48 
(21) 1-2003-00188 (22) 28.08.2001 
(86) PCT/US01/26711 28.08.2001 (87) WO02/17855     07.03.2002 
(30) 09/649,947 29.08.2000 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.07.2003 184 
(73) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

2030 East Flamingo Road, Suite 260, Paradise Valley, NV 89119, United States of 
America 

(72) TINDAL Stephen Charles  (GB), WEBSTER Christopher Clive (GB), FERDINANDO 
Josephine Christine  (GB), LEWIS Jacqueline Carol  (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình làm tăng nồng độ dược chất so với độ nhớt của chế 

phẩm nạp dùng cho đơn vị liều và viên nang gelatin mềm chứa 
chế phẩm nạp được làm tăng nồng độ dược chất bằng quy 
trình này 

  (57)     Sáng chế đề xuất quy trình làm tăng nồng độ dược chất có thể đạt được so với độ nhớt 
của chế phẩm nạp dùng trong đơn vị liều. Quy trình này là đặc biệt hữu ích để bào chế 
viên nang gelatin mềm chứa ibuprofen, naproxen, inđometaxin và axetaminophen làm 
dược chất. Theo quy trình này, chỉ cần sử dụng các thành phần không phải là dược chất 
với lượng ít hơn để tạo ra liều có tác dụng điều trị tương tự, nhờ đó làm tăng đáng kể 
nồng độ dược chất, làm giảm tổng thể tích nạp và kích cỡ đơn vị liều hoặc làm tăng 
nồng độ dược chất trong mỗi dược phẩm dạng liều. 
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(11) 1-0007503 
(15) 04.02.2009 (51) 7 A46B  15/00, A61B  17/24 
(21) 1-2006-00065 (22) 18.06.2004 
(86) PCT/US04/019541 18.06.2004 (87) WO04/112538        29.12.2004 
(30) 10/601,106 20.06.2003 US 

29/189,729 10.09.2003 US 
PCT/US03/29497 17.09.2003 US 
PCT/US03/30633 26.09.2003 US 

(45) 25.03.2009 252 (43) 26.04.2006 217 
(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY   (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America  
(72) HOHLBEIN Douglas J.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ làm sạch miệng 

  (57)     Sáng chế đề xuất dụng cụ làm sạch miệng bao gồm tay cầm có đầu cùng với bộ phận 
chải sạch mô. Bộ phận chải sạch mô có thể là tấm bằng vật liệu elastome. Tấm này được 
bố trí trên đầu ở bề mặt đối diện với các chi tiết chải sạch răng. Bộ phận chải sạch mô có 
thể có các phần vấu nhô ra để làm sạch giữa các nhú lưỡi. Bộ phận chải sạch mô có thể 
có các phần vấu nhô hình côn. Bộ phận chải sạch mô có thể được sử dụng để làm giảm 
các tế bào biểu mô trong miệng.  
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(11) 1-0007504 
(15) 04.02.2009 (51) 7 F16F 13/00, B62K 25/00 
(21) 1-2005-00311 (22) 15.03.2005 
(30) 2004-092833 26.03.2004 JP 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.10.2005 211 
(73) SHOWA CORPORATION    (JP) 

14-1, Fujiwara-cho 1- chome Gyoda-shi, Saitama, Japan  
(72) HISATOSHI KOBAYASHI  (JP), FUMIO KONDO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Bộ giảm xóc của xe 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm xóc của xe bao gồm tấm đàn hồi hình ống (57) có các khe 
đường cắt (58a, 58b) được tạo ra giữa chi tiết trục bên ngoài (51) của bộ giảm chấn (53) 
và lò xo xoắn (56), và tấm đàn hồi (57) được truyền lực theo hướng mở bởi vòng đàn hồi 
(62) được tạo ra ở đầu dẫn hướng. Do vậy, sự rung của lò xo xoắn (56) bị ức chế bằng 
cách cho tấm đàn hồi (57) tiếp xúc với lò xo xoắn (56) rung do sự rung khi xe chạy hoặc 
sự rung tương tự của xe. Vì bộ giảm xóc (40) chỉ có tấm đàn hồi (57) ở phía trong của lò 
xo xoắn (56), nên bộ giảm xóc không bị mở rộng về kích thước, và có thể lắp ráp bộ 
giảm xóc (40) mà không đòi hỏi thao tác phức tạp.  

 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập B (03.2009) 

 

 
21 
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(21) 1-2006-00733 (22) 12.10.2004 
(86) PCT/SE04/001447 12.10.2004 (87) WO05/036510 21.04.2005 
(30) 0302711-7 13.10.2003 SE 

60/516,314 03.11.2003 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 27.11.2006 224 
(76) SWEDIN ANDERS   (SE) 

Motalagatan 41, SE-252 51 Helsingborg, SWEDEN  
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ cảm biến có bộ phận hiển thị nhạy tiếp xúc 

  (57)     Sáng chế đề cập tới bộ cảm biến tiếp xúc bao gồm bộ phận hiển thị có chất nền mà ít 
nhất một điện cực hiển thị được bố trí trên chất nền này để hiển thị một hình trên bộ 
phận hiển thị. Mạch ghép nối được nối với ít nhất một điện cực hiển thị để nhận dữ liệu 
hiển thị cho bộ phận hiển thị. Hơn nữa, mạch đo được nối với ít nhất một điện cực hiển 
thị. Phương tiện chuyển mạch được trang bị để nối mạch ghép nối với ít nhất một điện 
cực hiển thị khi phương tiện chuyển mạch ở trạng thái hoạt động thứ nhất và nối mạch 
đo với ít nhất một điện cực hiển thị khi phương tiện chuyển mạch ở trạng thái hoạt động 
thứ hai.  

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập B (03.2009) 

 

 
22 

(11) 1-0007506 
(15) 09.02.2009 (51) 7 F02D 41/34 
(21) 1-2005-00266 (22) 04.03.2005 
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(45) 25.03.2009 252 (43) 25.05.2005 206 
(73) HONDA MOTOR CO., LTD   (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan  
(72) Hiroshi TANAKA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống điều khiển khởi động động cơ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống để dò sự quay ngược của động cơ theo các tín hiệu đầu ra 
từ bộ cảm biến rôto và ngăn cản sự phun nhiên liệu và đánh lửa động cơ khi động cơ này 
quay ngược chiều. Sáng chế đề xuất hệ thống điều khiển khởi động động cơ có chức 
năng quay ngược trục khuỷu của động cơ tới vị trí định trước sau khi dừng động cơ để 
dự phòng cho lần khởi động động cơ tiếp theo. Hệ thống điều khiển khởi động động cơ 
này bao gồm bộ phun nhiên liệu để phun nhiên liệu khi trục khuỷu đạt tới góc định 
trước, cơ cấu đánh lửa để đánh lửa động cơ với định thời định trước sau khi bộ phun 
nhiên liệu đã phun nhiên liệu, bộ khởi động ACG thực hiện chức năng của động cơ khởi 
động và máy phát điện, bộ cảm biến rôto để dò vị trí rôto của bộ khởi động ACG để xuất 
ra tín hiệu nhiều pha, phương tiện xác định chiều quay động cơ theo các tín hiệu pha 
được xuất ra từ bộ cảm biến rôto, và phương tiện để ngăn cản phun nhiên liệu khi động 
cơ quay ngược chiều.  
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(86) PCT/AU05/000779 01.06.2005 (87) WO05/119052      15.12.2005 
(30) 2004902885 01.06.2004 AU 

2004905902 12.10.2004 AU 
(45) 25.03.2009 252 (43) 26.03.2007 228 
(73) ATLANTIS RESOURCES CORPORATION PTE. LIMITED   (SG) 

5 Shenton Way, #2-02 UIC Building, Singapore  
(72) PERRY Michael David  (AU), GILMORE Duncan Bartlett  (AU), HOPE Raymond 

Lindsay  (AU), CAMPBELL Gary James  (AU), KRUGER Melissa Louise  (AU), 
KEATING Carmen Patricia  (AU) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống tạo năng lượng nhờ dòng nước chảy  

  (57)      Sáng chế đề xuất hệ thống tạo năng lượng nhờ dòng nước chảy (10) bao gồm ít nhất một 
đường ray liên tục (30); các giá mang (60) có thể dịch chuyển quanh đường ray này; ít 
nhất một bộ phận cánh (40) gắn với mỗi giá mang, các bộ phận cánh này có thể được 
dẫn động bởi dòng nước; ít nhất một bộ phận dây được gắn với các giá mang; ít nhất một 
bộ phận lấy năng lượng (50) liên kết vận hành với bộ phận dây; trong đó các bộ phận 
cánh được dẫn động sẽ làm cho các giá mang dịch chuyển quanh đường ray và nhờ đó 
làm dịch chuyển bộ phận dây để cấp năng lượng cho bộ phận lấy năng lượng.  
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(76) INDRA MULIADI SUGIHARTO   (ID) 

No.19, Budisari III, Bandung, Indonesia  
(74) Công ty TNHH A.M.B.Y.S (AMBYS CO.LTD.) 
(54) Bao gói thuốc lá được trang bị các que diêm cùng giấy ráp 

đánh lửa và có cơ cấu đóng mở bao thuốc 
  (57)      Sáng chế đề cập đến bao gói thuốc lá sử dụng cơ cấu đóng mở và được tích hợp các que 

diêm và giấy ráp đánh lửa bố trí ở bên trong bao gói. Bao gói thuốc lá theo sáng chế 
gồm có cơ cấu đóng mở nắp sử dụng phương thức đóng mở bật, các thành phần bên 
trong của bao gói, các thành phần bên ngoài của bao gói và bộ các que diêm cùng giấy 
ráp đánh lửa. Cơ cấu đóng mở với cách thức đóng mở bật được làm bằng nhựa hoặc kim 
loại có tính đàn hồi và thành phần vỏ trong của bao gói thuốc lá được gắn vào các mặt 
trong của thành phần bên ngoài qua một lớp keo phẳng đều buộc phải có để không tạo 
ra các túi khí. Điều này giúp ngăn chặn mùi của các que diêm cũng như của giấy ráp 
đánh lửa từ ngăn chứa các thành phần này ảnh hưởng đến mùi và hương vị của các điếu 
thuốc lá.  
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(72) Masaaki YAMAGUCHI  (JP), Sontaya PHOLCHAROEN  (JP), Hisashi UMEZAWA  

(JP), Mamoru OTSUBO  (JP), Makoto KODAMA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ phận che tay lái dùng cho xe máy 

  (57)      Sáng chế đề cập tới nắp che tay lái (51) bao gồm thân nắp che tay lái (64) và nắp che 
phụ (65). Thân nắp che tay lái (64) có lỗ đồng hồ đo. Nắp che phụ (65) được lắp vào 
thân nắp che tay lái (64). Nắp che phụ (65) che phần theo chu vi ngoài của mặt chỉ báo 
của bộ đồng hồ đo (98) và mép theo chu vi của lỗ đồng hồ đo.  
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(73) HALSSEN & LYON GMBH  (DE) 

Pickhuben 9, 20457 Hamburg, Germany 
(72) BURCHARD Jorn (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp dùng cho bình chứa đồ uống để chứa đồ uống pha chế 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nắp dùng cho bình chứa đồ uống để chứa đồ uống pha chế, tốt hơn 
là bình chứa chè dùng một lần có tấm đáy (2) và nắp che (3) được bố trí cách một 
khoảng so với tấm đáy (2), trong đó giữa tấm đáy (2) và nắp che (3) khoảng trống chứa 
(5) bị giới hạn ở các phía bên bởi thành bên bao quanh (4) được tạo ra, lỗ thứ nhất (6) 
được tạo ra ở tấm đáy (2) mà cụm pha chế (20) chứa các chất pha chế có thể được dẫn 
hướng qua đó và lỗ thứ hai (7) nhỏ hơn lỗ thứ nhất (6) được tạo ra ở nắp che (3) hoặc ở 
vùng của nắp che (3) mà một phần của cụm pha chế có thể được dẫn hướng qua đó, 
khoảng trống chứa (5) có các kích thước sao cho nó chứa ít nhất một phần cụm pha chế. 
Nắp này đặc biệt thích hợp để che các bình chứa đồ uống, trong đó các đồ uống pha chế, 
nhất là dùng để "bán trên đường phố" được pha. Cụm pha chế có thể được sử dụng mà 
không cần phải tháo nắp ra khỏi bình chứa đồ uống.  
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(72) Toshio Yamagiwa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất săm và săm được sản xuất theo phương 

pháp này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến vật liệu săm (2') được ép đùn bằng máy ép đùn có thành theo chu vi 

ngăn không khí (3i), thành theo chu vi ngăn chứa chất bịt kín (3o) và vách ngăn (4). 
Ngăn không khí (5) được tạo ra giữa thành theo chu vi của ngăn không khí (3i) và vách 
ngăn (4) và ngăn chứa chất bịt kín (6) được tạo ra giữa thành theo chu vi ngăn chứa chất 
bịt kín (3o) và vách ngăn (4). Trên thành theo chu vi của ngăn không khí (3i) được tạo ra 
một số phần nhô lên dạng gờ (15), mỗi phần nhô lên tạo ra một phần dày gia cường. Độ 
dày (t3) của mỗi phần nhô lên xấp xỉ bằng độ dày (t1) của thành theo chu vi (3o) và độ 
dày (t2) của vách ngăn (4). Có thể ép đùn một cách hữu hiệu vật liệu săm (2') có các 
phần dày để gia cường bằng cách tạo ra độ dày của mỗi phần vật liệu săm (2) gồm các 
phần nhô lên dạng gờ (15) là xấp xỉ bằng nhau.  
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(72) VALLE MAURIZIO (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Đùi xe đạp và phương pháp chế tạo đùi xe đạp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến đùi xe đạp bao gồm:  
lõi dài (10) có phần đầu thứ nhất (12) và phần đầu thứ hai (14),  
chi tiết nối thứ nhất (24) và chi tiết nối thứ hai (26) được bố trí ở hai đầu của lõi dài (10) 
và  
lớp bọc bằng sợi có độ bền cao được đưa vào liên kết với chất nền bằng chất dẻo tạo ra 
vỏ (40) liên kết lõi (10) và các chi tiết nối (24, 26).  
Lõi (10) hầu như không có độ bền kết cấu hoặc có độ bền kết cấu hạn chế.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất benzimiđazol và pyriđylimiđazol làm phối tử cho 

thụ thể GABAa, dược phẩm chứa hợp chất này và sử dụng nó để 
bào chế thuốc 

  (57)       

 
 

Sáng chế đề cập đến các hợp chất benzimiđazol, pyriđylimiđazol và heteroaryl vòng đôi 
có liên quan, các hợp chất này có công thức (I). Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến các hợp 
chất như vậy được gắn kết bởi ái lực chọn lọc và ái lực cao với vị trí benzođiazepin của 
các thụ thể GABAA. Sáng chế cũng đề xuất các dược phẩm chứa các hợp chất như vậy và 
việc sử dụng các hợp chất này để bào chế thuốc điều trị một số bệnh của hệ thần kinh 
trung ương (CNS). Hơn nữa, sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế các hợp chất có 
công thức I. Sáng chế cũng đề cập đến việc sử dụng các hợp chất benzimiđazol, 
pyriđylimiđazol và heteroaryl vòng đôi có liên quan có công thức I kết hợp với một hoặc 
nhiều thuốc điều trị CNS khác để tăng cường hiệu lực của các thuốc điều trị CNS này. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến việc sử dụng các hợp chất như vậy làm chất dò để 
định vị vị trí các thụ thể GABAA trong các mẫu mô.  
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(72) SHUDO, JUTARO (JP), MORI, ICHIRO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dạng băng dán dùng khu trú chứa chất tạo ra tính 

tăng mẫn cảm týp chậm  
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chế phẩm dạng băng dán dùng khu trú chứa chất tạo ra tính 

tăng mẫn cảm týp chậm, ví dụ 1-clo-2,4-dinitrobenzen (DNCB) và việc sử dụng chúng. 
Các băng dán này được điều chế từ một hợp phần kết dính dạng gel nằm trên vật mang, 
trong đó hợp phần kết dính dạng gel bao gồm chất tạo ra tính tăng mẫn cảm týp chậm, 
gel polyme tan trong nước, nước và tác nhân giữ nước. Khi sử dụng các chế phẩm dạng 
băng dán dùng khu trú này, chúng được đắp lên bề mặt da của đối tượng và được giữ 
yên tại vị trí đắp trong thời gian vừa đủ để lượng hữu hiệu chất tạo ra tính tăng mẫn cảm 
týp chậm được đưa vào đối tượng đó, trong đó thời gian giữ yên này thường không dài 
quá 60 phút. Sáng chế được phát hiện là hữu dụng trong nhiều ứng dụng trong đó việc sử 
dụng chất tạo ra tính tăng mẫn cảm týp chậm là cần thiết, và là đặc biệt thích hợp để sử 
dụng trong điều trị các bệnh liên quan đến HIV, ví dụ, AIDS.  
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(72) MARRACCINI, Pierre  (FR), DESHAYES, Alain  (FR), ROGERS, John  (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cây cà phê có hoạt tính alpha-D-galactosidaza giảm 

  (57)      Sáng chế đề cập sự cải biến galactomanan có trong hạt cà phê xanh bằng cách làm giảm 
độ hoạt tính của alpha-D-galactosidaza nội sinh. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến tế bào 
cây cà phê có hoạt tính alpha-D-galactosidaza giảm và cây cà phê chứa tế bào này.  
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(73) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH   (DE) 

Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany  
(72) DAHMS Wolfgang  (DE), SCHULZ Klaus-Dieter  (DE), MORITZ Thomas  (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dung dịch mạ axit và phương pháp lắng phủ bằng cách điện 

phân lớp phủ niken bóng mịn 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dung dịch mạ để lắng phủ lớp phủ niken bóng mịn chứa ít nhất một 

hợp chất amoni bậc bốn và ít nhất một polyete, ít nhất một polyete này có ít nhất một 
mạch bên kỵ nước mạnh. So với dung dịch mạ của các giải pháp kỹ thuật đã biết, dung 
dịch mạ axit này có ưu điểm là kéo dài thời gian vận hành hoặc chu kỳ đun nóng và làm 
nguội hoặc chu kỳ lọc, làm cho nó có thể thực hiện việc lọc cần thiết để vận hành bể liên 
tục mà không cần sử dụng than hoạt tính, đồng thời cần nồng độ niken nhỏ hơn của 
dung dịch đã biết để tạo ra độ bóng mịn và làm giảm độ nhạy với chất thấm ướt có mặt.  
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(72) BOOR, Steven, E.  (US), MITCHELL, Frank, R.  (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bé micr« mini 

  (57)    Sáng chế đề cập đến việc cải tiến hiệu suất khử nguồn cung cấp đối với các bộ micrô 
mini sử dụng trong máy nghe như máy trợ thính chẳng hạn hoặc máy tương tự và cụ thể 
hơn là tới việc giảm thiểu điện dung nối trong liên quan tới các đường dẫn điện trên cụm 
mạch lai của micrô. Mạch lai (300) để dùng trong bộ micrô mini (100) làm giảm nhiễu 
nguồn điện đầu vào tín hiệu âm tần (214) của bộ khuếch đại đệm trở kháng (200) sử 
dụng một hoặc hai đường dẫn điện che (422, 424) để giảm thiểu điện dung kí sinh giữa 
tín hiệu (418) và các đường dẫn điện nguồn điện (420). Tấm tiếp đất (424), đường dẫn 
điện nối trong (422) và việc kết hợp của chúng được bố trí và nối theo cách có lựa chọn 
hoặc với đất (232) hoặc với nút tín hiệu trở kháng thấp (216) để giảm thiểu hoặc triệt 
tiêu điện dung kí sinh không mong muốn.  
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(73) HEMPEL A/S   (DK) 

Lundtoftevej 150, DK-2800 Lyngby, Denmark  
(72) GRONLUND SCHOLTEN, Martin, Andreas  (DK), WEINRICH THORLAKSEN, 

Peter, Christian  (DK), OXFELDT ANDERSEN, Annie  (DK), JUUL NIELSEN, Allan  
(DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp phủ nền và chế phẩm phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các chế phẩm phủ liên kết dùng cho các hệ thống sơn chống bám 
bẩn. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp phủ nền bằng chế phẩm phủ chứa ít nhất hai 
loại hợp chất polysiloxan có nhóm chức được chọn từ polysiloxan có nhóm chức epoxy, 
polysiloxan có nhóm chức amino, và chất tăng cường kết dính cụ thể loại polysiloxan. 
Sáng chế cũng đề xuất nền được phủ chế phẩm phủ này và chế phẩm này là đặc biệt hữu 
dụng cho phương pháp nêu trên. Pha chất kết dính có thể cũng chứa các thành phần chế 
phẩm sơn epoxy, ví dụ, nhựa epoxy và các chất hoá rắn amin. Chế phẩm này là đặc biệt 
thích hợp nếu kết hợp với chất phủ chống bám bẩn trên cơ sở điorganopolysiloxan và 
các lớp phủ lót epoxy chống ăn mòn.  
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BURBA, John, L., III  (US), DANIELS, Arthur, S.  (US), DAVIS, Robert E.  (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp cải thiện hiệu suất khoan đục lỗ nhờ thiết bị 

khoan bắn lỗ bằng nổ định hướng ở một độ sâu duy nhất có 
nhiều điểm kích nổ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị khoan bắn lỗ bằng nổ định hướng không tuyến tính (10) để 
sử dụng trong việc tạo lỗ trên thành hệ dầu và khí trong đó lỗ khoan được khoan bao 
gồm hộp kim loại không đối xứng liền khối (12) trong đó có bố trí khối chất nổ chính 
giữa mặt trước hộp được bịt kín bằng lớp lót kim loại lõm (24) và đầu sau kín (14) của 
hộp. Khối chất nổ chính chứa một số điểm kích nổ (30), tốt hơn là hai điểm kích nổ nằm 
lệch khoảng 1800 trên bề mặt ngoài của khối chất nổ sao cho khi thiết bị khoan bắn lỗ 
được kích nổ, khối chất nổ chính được kích nổ để phá lớp lót kim loại thành lỗ không 
tròn, tốt hơn là lỗ dạng quạt, chọc thủng hộp của lỗ khoan và tạo ra các lỗ dạng không 
tròn, tốt hơn là các lỗ dạng rãnh trên thành hệ bao quanh.  
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Min-Kyung  (KR), PARK, Eun-Kyung  (KR), BAE, Eun-Ah  (KR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sử dụng chiết phẩm từ nhân sâm đã được xử lý và saponin tách 

được từ chiết phẩm này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến việc sử dụng mới của chiết phẩm từ nhân sâm đã được xử lý có hoạt 

tính bảo vệ tránh bị bệnh đột quỵ não hoặc hoạt hoạt tính điều trị bệnh đột quỵ não. Cụ 
thể hơn, sáng chế đề cập đến chiết phẩm nhân sâm đã được xử lý có tác dụng dược lý 
được tăng cường nhờ được xử lý, cụ thể là xử lý nhân sâm bằng axit và xử lý bằng cách 
chuyển hoá sinh học như quá trình lên men bằng vi khuẩn axit lactic và quá trình lên 
men bằng vi khuẩn đường ruột. Chiết phẩm nhân sâm đã được xử lý theo sáng chế có tác 
dụng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh đột quỵ não. Do đó, nó có ích trong việc phòng 
ngừa hoặc điều trị bệnh đột quỵ não và các bệnh về não ở người và động vật có vú.  

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập B (03.2009) 

 

 
37 

(11) 1-0007521 
(15) 09.02.2009 (51) 7 A61K  38/18, A61L  24/00 
(21) 1-2006-00574 (22) 10.09.2004 
(86) PCT/US04/029560 10.09.2004 (87) WO05/025595    24.03.2005 
(30) 60/502,493 12.09.2003 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 26.06.2006 219 
(73) 1. WYETH   (US) 

Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, United States of America  
2. ETEX CORPORATION   (US) 
38 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, United States of America  

(72) LI, Rebecca  (US), SEEHERMAN, Howard  (US), KIM, Hyun  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm dạng que rắn chứa canxi phosphat để phân phối 

protein tạo xương, phương pháp bào chế và sử dụng chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng que rắn và bột nhão tiêm được chứa nguyên liệu 

canxi phosphat, protein tạo xương và chất phụ gia tuỳ ý và thành phần hoạt tính như chất 
ức chế tiêu xương. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm và sử 
dụng protein tạo xương để bào chế chế phẩm tạo xương để điều trị khuyết tật xương.  
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Lloyd FRANKLIN  (US), Kevin HENEGAR  (US), Douglas JOHNSON  (US), Brian 
NICHELSON  (US), Ligong OU (CN), Joseph Thomas REPINE  (US), Michael 
WALTERS  (US), Andrew David WHITE  (GB), Zhijian ZHU  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất [1,8]naphtyridin-2-on và muối dược dụng của hợp chất 

này, dược phẩm chứa chúng và quy trình điều chế chúng 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1  
 

 
 

trong đó G, A, Z, Q, X, Y, và R1 và R2 được xác định như trong phần mô tả, dược phẩm 
chứa chúng dùng để điều trị hệ thần kinh trung ương và các rối loạn khác và quy trình 
điều chế chúng.  
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(VN), Lê Văn Đông  (VN), Nguyễn Văn Long  (VN), Vũ Bình Dương  (VN), Nguyễn 
Hoàng Ngân  (VN), Chử Văn Mến  (VN), Nguyễn Văn Minh (VN), Nguyễn Tùng Linh 
(VN), Đào Văn Đôn (VN), Nguyễn Văn Thư (VN), Sang Yo Byun (KR) 

(54) Phương pháp sản xuất sinh khối tế bào rễ sâm Ngọc Linh 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất sinh khối tế bào rễ sâm Ngọc Linh (Panax 

vietnamensis). Phương pháp này bao gồm việc nuôi cấy tạo sinh khối tế bào rễ sâm 
trong môi trường nuôi cấy phù hợp với đặc tính của tế bào sâm Ngọc Linh (Panax 
vietnamensis). Môi trường này là môi trường nuôi cấy tế bào thực vật được chọn trong 
nhóm gồm môi trường Murashige Skoog (M1) và môi trường Gamborg (M2) được bổ 
sung chất điều tiết sinh trưởng, kinetin, nước dừa (Cocos nucifera) và dịch chiết Hoài 
sơn (Dioscorea persimilis). Việc bổ sung chất điều tiết sinh trưởng, kinetin, nước dừa và 
dịch chiết Hoài sơn làm cho tế bào phát triển tốt dẫn đến hiệu suất thu hồi sinh khối tế 
bào rễ sâm Ngọc cao hơn.  
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2F., No. 85-1, Ninghan St., Situn District, Taichung City, Taiwan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống nguồn điện sử dụng năng lượng mặt trời bao gồm bộ pin 
mặt trời, thiết bị cấp chất điện phân, thiết bị tuần hoàn lại chất điện phân, thiết bị tuần 
hoàn lại hyđro, pin nhiên liệu, thiết bị đốt nóng và thiết bị kiểm soát điện. Việc phát 
điện được thực hiện bằng cách trước hết kích hoạt thiết bị cấp chất điện phân để nạp chất 
điện phân vào bộ pin mặt trời. Chất điện phân là hỗn hợp của nước và một chất xúc tác 
quang. Bộ pin mặt trời tiếp nhận ánh sáng hoặc nhiệt để phát điện. Hơi nước và hyđro 
được tạo ra và được tuần hoàn lại qua thiết bị tuần hoàn lại chất điện phân và thiết bị 
tuần hoàn lại hyđro. Khi không có ánh sáng hoặc nhiệt, khí hyđro tuần hoàn lại được 
phân phối tới pin nhiên liệu để liên tục phát điện hoặc thiết bị đốt nóng cấp nhiệt tới bộ 
pin mặt trời để liên tục phát điện. Dòng điện được tạo ra bởi bộ pin mặt trời và pin nhiên 
liệu được kiểm soát bởi thiết bị kiểm soát điện để tuân theo quy phạm điện năng cho sử 
dụng cuối.  
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(21) 1-2004-01251 (22) 29.07.2003 
(86) PCT/IL03/000624 29.07.2003 (87) WO04/012280       05.02.2004 
(30) 60/399,167 30.07.2002 US 

10/230,204 29.08.2002 US 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.01.2005 202 
(73) MORE ENERGY LTD.   (IL) 

Shabazi 14, Yehud 56101 Israel  
(72) Gennadi Finkelshtain  (IL), Yuri Katzman  (IL), Nikolai Fishelson  (IL), Zina Lurie  

(IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hỗn hợp nhiên liệu dùng cho các pin nhiên liệu điện hoá 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hỗn hợp nhiên liệu dùng cho các pin nhiên liệu, bao gồm dung môi 
phân cực như nước, phần thứ nhất của nhiên liệu thứ nhất được hoà tan trong dung môi 
này ở nồng độ bão hoà và phần thứ hai của nhiên liệu thứ nhất được tạo huyền phù trong 
dung môi này để đóng vai trò là nguồn nhiên liệu khi phần hoà tan được sử dụng hết. 
Tốt hơn là, nhiên liệu thứ nhất là hyđrua như NaBH4. Một cách tuỳ chọn, hỗn hợp nhiên 
liệu còn bao gồm nhiên liệu thứ hai như rượu để kiểm soát độ hoà tan của nhiên liệu thứ 
nhất, ức chế quá trình phân huỷ nhiên liệu thứ nhất và ổn định huyền phù. Tốt hơn là, 
hỗn hợp nhiên liệu cũng bao gồm chất phụ trợ như chất kiềm để ổn định nhiên liệu thứ 
nhất.  
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(21) 1-2003-00744 (22) 21.02.2002 
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(73) ORTHO - MCNEIL PHARMACEUTICAL, INC.  (US) 

Route # 202 P.O. Box 300, Raritan, New Jersey 08869-0602, United States of America
(72) Carlos R. Plata-Salaman  (US), Boyu Zhao  (US), Roy E. Twyman  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Sử dụng hợp chất carbamat để bào chế thuốc dùng để phòng 

ngừa hoặc điều trị các rối loạn thoái hoá thần kinh 
  (57)      Sáng chế đề cập đến việc sử dụng lượng hữu hiệu để điều trị bệnh hợp chất được chọn từ 

nhóm bao gồm hợp chất có công thức (I) và công thức (II), trong đó phenyl được thế ở X 
bằng một đến năm nguyên tử halogen được chọn từ nhóm bao gồm flo, clo brom và iot; 
và, R1, R2, R3, R4, R5 và R6 độc lập được chọn từ nhóm bao gồm hydro và alkyl có từ 1 
đến 4 nguyên tử cacbon; trong đó alkyl có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon tuỳ ý được thế 
bằng phenyl (trong đó phenyl tuỳ ý được thế bằng các phần tử thế được chọn từ nhóm 
bao gồm halogen, alkyl có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon, alkoxy có từ 1 đến 4 nguyên tử 
cacbon, amino, nitro và xyano) để bào chế thuốc để phòng ngừa hoặc điều trị các rối 
loạn thoái hoá thần kinh.  
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(DE), Patrick Wenzel  (DE), Johann Duchac  (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa kim loại quí và chế phẩm tạo độ bóng để in lưới 

trực tiếp và gián tiếp 
  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm kim loại quí hoặc chế phẩm tạo độ bóng chứa ít nhất một 

polyaminoamit, trong đó tốt hơn là nhóm amin của hợp chất này được khử hoạt tính, chế 
phẩm này có độ ổn định trong khi cất giữ.  
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(11) 1-0007528 
(15) 16.02.2009 (51) 7 H04Q 7/38, H04B 7/216 
(21) 1-2005-01886 (22) 31.05.2004 
(86) PCT/IB04/001793 31.05.2004 (87) WO04/107796       09.12.2004 
(30) 10-2003-0034236 29.05.2003 KR 

10-2003-0055136 08.08.2003 KR 
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(73) LG ELECTRONICS INC.   (KR) 

20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, Republic of Korea  
(72) Jong Hoe AN  (KR), Chan Ho KYUNG  (KR), Kyoo Jin HAN  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác định mặt nạ mã dài dùng chung 

trong hệ thống truyền thông di động 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp chỉ định mặt nạ mã dài dùng chung PLCM 

cho đầu cuối di động trong mạng truyền thông di động. Phương pháp theo sáng chế bao 
gồm các bước: chỉ định loại PLCM thứ nhất khi PLCM dùng cho đầu cuối di động dựa 
vào số nhận dạng trạm di động quốc tế, số nhận dạng này dựa vào số nhận dạng di động 
MIN kết hợp với đầu cuối di động; và chỉ định loại PLCM thứ hai khi PLCM dùng cho 
đầu cuối di động được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.  
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(21) 1-2004-00811 (22) 24.01.2002 
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(73) PRIMROSE A.S.  (CZ) 

Rytirska 534/13, 110 00 Praha 1, Czech Republic 
(72) VANA, Radek  (CZ) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị dùng để sản xuất dịch chiết từ thực 

vật 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất dịch chiết từ thực vật, trong đó hỗn hợp nguyên 

liệu có nguồn gốc thực vật được chiết bằng nước và dịch chiết thu được được tiệt trùng 
và bảo quản. Hỗn hợp nguyên liệu có nguồn gốc thực vật chứa trong các túi lọc (2A, 2B) 
được chiết theo từng giai đoạn theo cách sao cho có thể thu được dịch chiết cuối bằng 
cách chiết hỗn hợp nguyên liệu có nguồn gốc thực vật chứa trong các túi lọc (2A, 2B) 
bằng dịch chiết bằng nước của các túi lọc (2A, 2B) khác. Theo phương án được ưu tiên, 
quy trình chiết theo từng giai đoạn có ít nhất một giai đoạn chiết vận hành trong đó túi 
lọc (2A, 2B) chứa hỗn hợp nguyên liệu có nguồn gốc thực vật đã chiết sẽ được chiết 
bằng nước trong thùng chiết (3A, 3B) để thu được dịch chiết riêng phần và túi lọc (2A, 
2B) khác chứa hỗn hợp nguyên liệu có nguồn gốc thực vật mới sẽ được chiết bằng dịch 
chiết riêng phần này trong thùng chiết (3B, 3A) để thu được dịch chiết cuối. Sáng chế 
còn đề xuất thiết bị dùng để sản xuất dịch chiết từ thực vật bao gồm ít nhất một chu trình 
(A, B) trong đó thùng chiết (3A, 3B) chứa túi lọc (2A, 2B), bơm tuần hoàn (4A, 4B) và 
bộ trao đổi nhiệt (5A, 5B) được nối nối tiếp nhau. Ngoài ra, thiết bị này còn có bể chứa 
nước (1) có đầu cấp nước (11) và phương tiện điều chỉnh độ pH tại đầu vào (12) và bể 
chứa thành phẩm (6) , trong khi đó bể chứa nước (1) có thể được nối với chu trình (A, B) 
và chu trình (A, B) này có thể được nối với bể chứa thành phẩm (6) và các chu trình (A, 
B) này có thể được nối với nhau.  
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(72) NEAL Michael Anthony (GB), HARRISON David Anthony  (GB), JENKINS Stephen 
Derek  (GB), DAVIS John Paul (GB) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp đúc chai polypropylen có các đặc tính nung 

nóng tăng cường 
  (57)     Sáng chế đề xuất các chai, đồ chứa và các vật phẩm khác được tạo ra từ các chế phẩm 

polypropylen bao gồm chất nung lại, như antimon, muội than, graphit, titan, đồng, 
mangan, sắt, vonfram, graphit, các thuốc nhuộm hấp thụ tia hồng ngoại hoặc chất hấp 
thụ tia hồng ngoại khác. Thời gian nung lại cho chế phẩm polypropylen được thu ngắn 
lại cho quá trình đúc thổi áp lực hoặc tạo hình bằng nhiệt, và chế phẩm polypropylen với 
chất nung lại có giá trị số L* ít nhất bằng 80 % giá trị số L* cho hạt đối chứng 
polypropylen mà không có các chất nung lại bổ sung khi đo được bởi thử nghiệm màu 
Gardner. Chất nung lại có thể được đưa vào trong chế phẩm polypropylen bằng cách khử 
hoá học tại chỗ hợp chất kim loại, như antimon triglycolat, bằng chất khử, như axit 
hypophospho. Ngoài ra, chế phẩm polypropylen với chất nung lại có thể được dẫn xuất 
từ hỗn hợp nước cái polypropylen với chất nung lại với lượng cao.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp đảm bảo an toàn cho dòng dữ liệu gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đảm bảo an toàn cho dòng dữ liệu gói, phương pháp 
này bao gồm các bước sắp xếp các gói để truyền thành một ma trận gồm D hàng và L 
cột, áp dụng hàm sửa lỗi đối với mỗi hàng và cột, kết quả thu được là gói sửa lỗi và 
truyền các gói sửa lỗi thu được cùng với các gói dữ liệu. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp khôi phục lại các gói bị mất trong dòng dữ liệu gói, phương pháp này bao 
gồm các bước: sắp xếp các gói thu được thành một ma trận gồm D hàng và L cột, dựa 
theo số thứ tự của chúng, áp dụng một hàm khôi phục lại các gói bị mất đối với mỗi 
hàng và cột của ma trận chứa ít nhất một gói bị mất, hàm này sử dụng các gói thu được 
và gói sửa lỗi tương ứng với hàng hoặc cột đó. Sáng chế cũng đề cập đến các thiết bị để 
thực hiện các phương pháp này.  
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(72) Young Jo LEE  (KR), Young Woo YUN  (KR), Jong Hoe AN  (KR), Suk Hyon 

YOON  (KR), Cheol Woo YOU  (KR), Ki Jun KIM  (KR), Young Cho KIM  (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền và  phương pháp nhận dữ liệu gói trong hệ 

thống  truyền thông 
  (57)      Sáng chế đề cập đến trường Phân phối Mã Walsh (WCA) trong Kênh Điều khiển Dữ liệu 

Gói. Một trong các phương án về trường WCA là việc sử dụng trường WCA làm trường 
Chỉ số Mã Walsh Cuối (LWCI) trong định dạng thông báo của PDCCH. Trường LWCI 
chỉ báo chỉ số mã cuối tương ứng hoặc số các mã Walsh tương ứng trong Bảng/Danh 
sách/Tập hợp Chỉ số Mã Walsh (WCI). Trong các phương án khác, WCA chỉ báo tập 
hợp chung các mã Walsh hoặc tập hợp cụ thể các mã Walsh trong bảng WCI. Các 
trường WCI có thể được hoặc không được sử dụng với một trong các cách xếp loại công 
suất và giải mã liên tục, nhưng tốt hơn là được sử dụng. Trường WCI có các ưu điểm 
khác bao gồm nhưng không hạn chế tới việc sử dụng hiệu quả các nguồn hệ thống.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến quạt bao gồm trục quay (1) được nối quay được vào động cơ dẫn 
động, vỏ bọc hình trụ (2) được cố định vào trục quay (1), các cánh xoắn (3) ở bề mặt 
chu vi ngoài của vỏ bọc (2), và các đường chia (5) mỗi đường chia nối đầu trên (3b) của 
cánh với đầu dưới (3a) của cánh liền kề được tạo ra ở bề mặt chu vi ngoài khi đúc phun 
bằng khuôn, hoặc, quạt bao gồm trục quay được nối quay được vào động cơ dẫn động, 
vỏ bọc hình trụ (2) được cố định vào trục quay (1), các cánh xoắn (3) được tạo ra ở bề 
mặt chu vi ngoài của vỏ bọc (2) sao cho các cánh (3) không phủ chêm lên nhau khi các 
cánh được nhìn từ hướng trục quay, do đó tạo ra quạt dễ sản xuất có lợi cho các sản 
phẩm khối, có tốc độ thổi gió cao và áp suất gió cao và chiều thổi gió hướng trục.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cao dán có nền polysiloxan chứa capsaixin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cao dán dùng khu trú chứa capsaixin hoặc chất tương tự capsaixin, 
trong đó, cao dán dùng khu trú này bao gồm lớp đỡ không thấm hợp chất trị liệu, nền tự 
dính trên cơ sở các polysiloxan và chứa capsaixin hoặc hợp chất trị liệu tương tự 
capsaixin, và màng mỏng bảo vệ sẽ được loại bỏ trước khi sử dụng, trong đó nền chứa 
các giọt vi thể dạng lỏng trên cơ sở dung môi lưỡng tính, trong đó hợp chất trị liệu có 
mặt ở dạng hòa tan hoàn toàn và nồng độ của hợp chất trị liệu trong các giọt vi thể là 
nhỏ hơn nồng độ bão hòa. Sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất cao dán này và 
việc sử dụng cao dán này để điều trị cơn đau thần kinh.  
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(72) HARDEE Kenneth L.  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất điện cực điện phân có chế phẩm phủ điện 

xúc tác chứa các kim loại nhóm platin 
  (57)      Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất điện cực điện phân có chế phẩm phủ điện xúc tác và 

điện cực có chế phẩm phủ này trên nó, trong đó chế phẩm phủ này chứa hỗn hợp phủ 
oxit kim loại hỗn hợp, tốt hơn là các oxit kim loại nhóm platin, không chứa hoặc chứa 
oxit kim loại valve với lượng thấp. Chế phẩm phủ điện xúc tác này đặc biệt có thể được 
sử dụng làm bộ phận anốt của bể điện phân và cụ thể là bể để để điện phân các dung 
dịch nước kiềm cloral.  
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(54) Hợp chất diphenylazetidinon, dược phẩm chứa hợp chất này và 

sử dụng nó để bào chế thuốc  
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức 1:  
 

 
 
và đến muối được chấp nhận về mặt sinh lý của nó. Hợp chất này là thích hợp để sử 
dụng làm tác nhân làm giảm lipit-huyết.  
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BUERGER, Hans Michael  (DE), MEISENBACH, Mark  (DE), SCHMITZ, Beat  (CH), 
SEDELMEIER, Gottfried  (DE) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất N-phenyl-2-pyrimidin-amin và quy trình điều chế hợp 

chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến các amit mới và quy trình điều chế chúng.  
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(72) Phan Toan Thang  (VN), LIM Ivor Jiun  (SG) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Phương pháp phân lập tế bào gốc từ màng ối dây rốn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp phân lập tế bào gốc ra khỏi màng ối dây rốn, trong đó 
phương pháp này có bước phân lập màng ối này ra khỏi các thành phần khác của dây 
rốn trong điều kiện in vitro, bước nuôi cấy mô màng ối dây rốn trong điều kiện cho phép 
tăng sinh tế bào, và bước phân lập tế bào gốc tổ tiên ra khỏi dịch nuôi cấy. Các tế bào 
gốc phân lập được có thể có đặc tính giống tế bào phôi và có thể được sử dụng cho nhiều 
mục đích trị liệu khác nhau. Theo một phương án, sáng chế đề cập đến việc phân lập và 
nuôi cấy tế bào gốc như tế bào gốc biểu mô và/hoặc trung mô trong điều kiện cho phép 
tế bào phát triển về số lượng bằng cách phân chia nguyên nhiễm. Hơn thế nữa, sáng chế 
đề cập đến phương pháp biệt hoá tế bào gốc phân lập được thành tế bào biểu mô và/hoặc 
trung mô.  
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(54) Thiết bị để cố định giàn khoan trên biển vào cọc cừ và thiết bị 

để thực hiện khai thác hút hyđrocacbon trên biển bao gồm 
thiết bị cố định này 

  (57)     Sáng chế đề xuất giàn khoan chân căng được cố định vào đáy biển có các ống chằng, 
mỗi ống chằng được làm căng nhờ sức nổi của giàn khoan. Các ống chằng tạo thành các 
mối nối của ống lắp chặt vào nhau để tạo nên phần bên trong rỗng bịt kín không cho 
nước biển lọt vào. Đoạn dưới của các mối nối ống của mỗi ống chằng có đường kính 
trong và đường kính ngoài nhỏ hơn và chiều dày thành lớn hơn so với đoạn trên của các 
mối nối ống. Các vách ngăn được bịt kín nằm bên trong của đoạn trên và đoạn dưới của 
các mối nối ống của mỗi ống chằng. Các vách ngăn được đặt cách nhau dọc theo chiều 
dài của đoạn trên và đoạn dưới của các mối nối ống để tạo nên các khoang riêng biệt 
được làm kín với nhau.  
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(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Tay lái xe máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất tay lái xe máy trong đó kết cấu gia cường của ống tay lái ở vị trí liên 
kết ống tay lái vào cọc tay lái được đơn giản hoá, và độ cứng vững của kết cấu gia cường 
này được cải thiện mà không cần phải tăng số lượng các chi tiết. 

Để đạt được mục đích nêu trên, tay lái xe máy có ống tay lái (33) được bố trí ở 
trên đỉnh của cọc tay lái (31), và phần đầu dưới của cọc tay lái (31) được lắp vào đầu 
trên của chạc trước, khác biệt ở chỗ, cọc tay lái được trang bị ống gia cường (34) để tăng 
độ cứng vững của ống tay lái, và ống tay lái và ống gia cường được liên kết với cọc tay 
lái ở các vị trí nằm cách nhau với đường tâm theo hướng dọc trục (a) của cọc tay lái nằm 
ở giữa.  
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(54) Sử dụng hợp chất pyrimidin hoặc triazin để sản xuất thuốc để 

phòng sự truyền hoặc lây nhiễm HIV và dược phẩm chứa hợp 
chất này  

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrimidin hoặc triazin nhất định có hoạt tính diệt vi khuẩn 
chứa chất ức chế transcriptaza ngược không nucleotit. Sáng chế cũng đề cập đến hợp 
chất ức chế sự lây nhiễm HIV toàn thân ở người. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến hợp 
chất phòng sự truyền HIV qua đường tình dục ở người.  
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(54) Hợp chất dị vòng (indol-3-yl) làm chất chủ vận của thụ thể 

canabinoit CB1 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất dị vòng (indol-3-yl) có công thức chung (I)  
 

 
 

làm chất chủ vận của thụ thể canabinoit CB1, dùng để điều trị chứng đau, ví dụ chứng 
đau vùng phẫu thuật, chứng đau mạn tính, chứng đau thần kinh, chứng đau ung thư và 
chứng đau và tình trạng co cứng liên quan đến bệnh xơ cứng rải rác.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất indolin được thế ở vị trí 6 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất indolinon, được thế ở vị trí 6, có công thức  
 

 
 
 
trong đó  
từ R1 đến R6 và X được xác định theo điểm 1, các tautome, các chất đồng phân đối ảnh, 
các chất đồng phân không đối ảnh, các hỗn hợp của chúng và các muối của chúng, đặc 
biệt là các muối dược dụng của chúng, có các đặc tính dược lý hữu ích, đặc biệt là tác 
dụng ức chế các tyrozin kinaza thụ thể khác nhau và quá trình tăng sinh các tế bào nội 
mô và các tế bào ung thư khác nhau.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ thích ứng vạn năng 

  (57)      Sáng chế đề cập tới bộ thích ứng vạn năng trong đó đầu ghép dùng cho các đầu nối 
phích cắm sợi thuỷ tinh được lắp từ phía trước vào panen trước và được khoá bởi một lò 
xo. Bộ thích ứng theo sáng chế bao gồm vỏ liền khối hoặc gồm hai chi tiết bao gồm ít 
nhất trên một cạnh một bích nhô ra từ tiết diện của vỏ mà panen trước tỳ lên, ít nhất một 
hõm đầu nối phích cắm được bố trí trên đầu trước và/hoặc đầu sau đối với panen trước, 
và ít nhất một cơ cấu khoá tháo ra được dùng cho đầu nối phích cắm. Từng hõm đầu nối 
phích cắm bao gồm một lỗ để tiếp nhận luân phiên ít nhất hai trong số ba loại đầu nối 
phích cắm khác nhau LX.5, LC và MU và một cơ cấu khoá thích hợp đối với loại đầu 
nối tương ứng. Bộ thích ứng có thể có cấu hình là một đầu ghép phích cắm đơn công để 
tiếp nhận luân phiên tất cả ba loại đầu nối này, hoặc là một đầu nối phích cắm song 
công để tiếp nhận luân phiên các loại phích cắm LX.5 và LC. Bộ thích ứng theo sáng 
chế còn bao gồm một chốt để kích hoạt tai mở của phích cắm loại LX.5 trên một chi tiết 
dịch chuyển được trên thành bên của bộ thích ứng. Bộ thích ứng còn có thể được đậy kín 
bởi một nắp quay được gắn tháo ra được trên vỏ, và một lò xo gài được kích hoạt từ phía 
trước và được bố trí trên vỏ, để gài phía sau panen trước và nhả lò xo gài ra khỏi panen 
trước.  
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5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, United States of America 
(72) MANTRAVADI, Ashok  (IN), AGRAWAL, Avneesh  (IN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền, nhận dòng dữ liệu mã hoá có 

thứ bậc bằng nhiều anten trong hệ thống truyền thông 
không dây  

  (57)      Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật để thực hiện mã hóa có thứ bậc trong hệ thống truyền 
thông nhiều anten (chẳng hạn, hệ thống một đầu vào nhiều đầu ra (SIMO), hệ thống 
nhiều đầu vào một đầu ra (MISO), hoặc hệ thống nhiều đầu vào nhiều đầu ra (MIMO)). 
ở bộ phát, dòng cơ sở và dòng tăng cường được mã hóa và điều chế riêng biệt để thu 
được các dòng ký hiệu dữ liệu thứ nhất và thứ hai, tương ứng. Dòng ký hiệu dữ liệu thứ 
nhất được xử lý theo sơ đồ xử lý không gian thứ nhất (chẳng hạn, sơ đồ đa dạng truyền 
hoặc sơ đồ dồn kênh không gian) để thu được tập thứ nhất các dòng con ký hiệu. Dòng 
ký hiệu dữ liệu thứ hai được xử lý theo sơ đồ xử lý không gian thứ hai (chẳng hạn, sơ đồ 
đa dạng truyền hoặc sơ đồ dồn kênh không gian) để thu được tập thứ hai các dòng con 
ký hiệu. Tập thứ nhất các dòng con ký hiệu được kết hợp (chẳng hạn, sử dụng dồn kênh 
phân chia thời gian hoặc xếp chồng) với tập thứ hai các dòng con ký hiệu để thu được 
các dòng ký hiệu truyền để truyền từ các anten truyền. Bộ thu thực hiện xử lý bù lại để 
khôi phục dòng cơ sở và dòng tăng cường.  
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(54) Hợp chất tropan được thế imidazopyridin có hoạt tính đối 

kháng thụ thể chemokin (CCR5) để điều trị bệnh nhiễm HIV và 
bệnh viêm, dược phẩm, quy trình điều chế và sử dụng hợp chất 
này để sản xuất thuốc 

  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I):  
 
 

 
 
 

trong đó R1 và R2 là như được xác định trên đây. Hợp chất theo sáng chế là chất điều 
biến, cụ thể là chất đối kháng, hoạt tính của thụ thể chemokin CCR5. Chất điều biến thụ 
thể CCR5 có thể được sử dụng để điều trị bệnh và các tình trạng viêm khác nhau, và để 
điều trị bệnh nhiễm virut HIV và các virut retro có liên quan về mặt di truyền.  
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BJORNI Osmo  (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thang máy 

  (57)     Sáng chế đề xuất thang máy, tốt hơn là thang máy không có đối trọng, trong đó buồng 
thang máy được treo bởi các cáp nâng bao gồm một cáp hay nhiều cáp song song. Thang 
máy có con lăn kéo di chuyển buồng thang máy bằng các cáp nâng. Thang máy có các 
phần cáp của các cáp nâng đi lên trên và xuống dưới từ buồng thang máy, và thang máy 
có cơ cấu an toàn (227) được lắp liên kết với buồng thang máy và ăn khớp với ray dẫn 
hướng. Thang máy có cơ cấu hãm (228) được lắp liên kết với buồng thang máy dùng để 
hãm buồng thang máy đúng vị trí, cơ cấu bao gồm phương tiện (230) dùng để kích hoạt 
và giải phóng cơ cấu an toàn lắp trên buồng thang máy.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống tính cước dựa vào ứng dụng trong 

hệ thống tính cước thuê bao không dây 
  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống và phương pháp tính cước dựa vào ứng dụng trong hệ thống 

tính cước thuê bao không dây. Thiết bị khách hàng không dây có thể tạo ra và truyền 
yêu cầu tính cước đến hệ thống tính cước. Hệ thống tính cước tạo ra thông báo phê 
chuẩn đáp lại yêu cầu tính cước và truyền thông báo đáp phê chuẩn này đến thiết bị 
khách hàng. Thông báo đáp phê chuẩn này có thể được thiết bị khách hàng xử lý để kích 
hoạt dịch vụ liên quan đến yêu cầu tính cước.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo chất lượng truyền dữ liệu đa 

phương tiện 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị đo chất lượng truyền dữ liệu đa phương tiện. 

Phương pháp này bao gồm các bước gồm truyền dữ liệu đa phương tiện qua kênh từ thiết 
bị truyền, truyền thông tin về lỗi truyền dữ liệu đa phương tiện đến thiết bị truyền qua 
kênh trở về từ thiết bị thu đã thu được dữ liệu đa phương tiện từ thiết bị truyền, thiết bị 
truyền đánh giá dữ liệu thu được ở thiết bị thu bằng cách sử dụng thông tin lỗi trở về 
thiết bị truyền, và thiết bị truyền ước tính chất lượng truyền của dữ liệu thu được bằng 
cách so sánh dữ liệu thu đã được đánh giá với dữ liệu chuẩn.  
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông để lập lịch trình trong 

mạng truyền thông không dây 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống và kỹ thuật liên quan đến hệ thống truyền thông. Hệ thống 

và các kỹ thuật này liên quan đến hệ thống truyền thông trong đó một mô đun hoặc thiết 
bị truyền thông được cấu hình để lựa chọn các cặp thiết bị đầu cuối truyền thông thứ 
nhất và thứ hai, cặp thiết bị đầu cuối thứ nhất có thiết bị đầu cuối truyền thứ nhất và thiết 
bị đầu cuối nhận thứ nhất, và cặp thiết bị đầu cuối thứ hai có thiết bị đầu cuối truyền thứ 
hai và thiết bị đầu cuối nhận thứ hai, lập lịch trình cuộc truyền tín hiệu thứ nhất từ thiết 
bị đầu cuối truyền thứ nhất đến một thiết bị đầu cuối trung gian, cuộc truyền tín hiệu thứ 
nhất có đích đến là thiết bị đầu cuối nhận thứ nhất, lập lịch trình, đồng thời với cuộc 
truyền tín hiệu thứ nhất, cuộc truyền tín hiệu thứ hai từ thiết bị đầu cuối truyền thứ hai 
đến thiết bị đầu cuối nhận thứ hai, và lập lịch trình mức công suất cho mỗi trong số các 
cuộc truyền tín hiệu thứ nhất và thứ hai mà thỏa mãn tham số chất lượng đích cho mỗi 
trong số các thiết bị đầu cuối trung gian và thiết bị đầu cuối nhận thứ hai. 
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(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống và các kỹ thuật để truyền thông. Hệ thống và các kỹ thuật 
này liên quan đến truyền thông không dây, trong đó quá trình, môđun hoặc thiết bị đầu 
cuối truyền thông có khả năng móc nối vào cuộc truyền thông bên trong piconet. Quá 
trình, môđun hoặc thiết bị đầu cuối truyền thông cũng có thể được sử dụng để phát hiện 
tín hiệu thăm dò từ thiết bị đầu cuối bên ngoài, và thiết lập kết nối ngang hàng với thiết 
bị đầu cuối bên ngoài để hỗ trợ truyền thông nếu tín hiệu thăm dò có cường độ dưới một 
ngưỡng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển công suất trong hệ thống 

truyền thông 
  (57)      Sáng chế đề xuất kỹ thuật phát hiện xóa và điều khiển công suất đối với quy trình truyền 

không sử dụng kỹ thuật mã hóa phát hiện lỗi. Để phát hiện xóa, thiết bị truyền truyền 
các từ mã qua kênh không dây. Thiết bị thu tính metric cho mỗi từ mã thu được, so sánh 
metric tính được với ngưỡng xóa, và khai báo từ mã thu được là "bị xóa" hoặc "không bị 
xóa". Thiết bị thu điều chỉnh động công suất truyền dựa vào việc các từ mã này có đáp 
ứng ngưỡng xóa hay không.  
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(54) Chế phẩm dưỡng vải 

  (57)    Sáng chế đề cập đến polysacarit tan trong nước hoặc phân tán trong nước, bền về mặt 
thủy phân, tốt hơn là được chọn từ nhóm bao gồm poly-glucan, poly-manan, gluco-
manan và các hỗn hợp của chúng. Polysacarit này được liên kết cộng hóa trị bởi một liên 
kết bền về mặt thủy phân với chất làm mềm vải dạng polyme thứ nhất (thường là silicon) 
và tùy ý được nhũ hóa bằng chất làm mềm vải dạng polyme thứ hai. Sáng chế cũng đề 
cập đến chế phẩm dưỡng vải chứa chất này.  
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(73) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB), Sarah DIXON (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm tẩy trắng chứa thuốc nhuộm màu xanh và màu đỏ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc tẩy trắng quang các sản phẩm bằng thuốc nhuộm và cụ thể là 
đến việc tẩy trắng vải giặt bằng cách sử dụng chế phẩm tẩy trắng chứa: a) thuốc nhuộm 
màu đỏ quang hoạt có đỉnh trong vùng nhìn thấy được nằm trong khoảng từ 500 đến 
550nm với lượng nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 0,1% trọng lượng; b) thuốc nhuộm 
màu xanh có lamđa cực đại nằm trong khoảng từ 580 đến 640nm với lượng nằm trong 
khoảng từ 0,0001% trọng lượng đến 0,1% trọng lượng; c) các chất tẩy trắng khác với 
lượng nằm trong khoảng từ 0 đến 40% trọng lượng; và, d) các chất mang và các thành 
phần phụ với lượng còn lại cho đủ 100% trọng lượng tính theo tổng trọng lượng chế 
phẩm tẩy trắng.  
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(11) 1-0007555 
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(21) 1-2005-01866 (22) 19.12.2005 
(30) 2005-017086 25.01.2005 JP 
(45) 25.03.2009 252 (43) 26.02.2006 215 
(73) HONDA MOTOR CO., LTD   (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN  
(72) Yoshiaki TSUKADA  (JP), Kazuhiko NAKAMURA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Khớp ly hợp vấu 

  (57)     Sáng chế nhằm mục đích cho phép gài khớp khớp ly hợp vấu chỉ nhờ một thao tác dịch 
chuyển duy nhất, trơn tru và có mômen giật thấp.  

Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất khớp ly hợp vấu bao gồm chi tiết 
ly hợp vấu thứ nhất (32) ghép với chi tiết truyền chuyển động quay (11b) lắp quay được 
trên trục truyền động (3) với một khoảng hở để quay tương đối (θ). Chi tiết ly hợp vấu 
thứ hai (15b) được lắp trượt được trên trục truyền động (3) để có thể gài khớp với/nhả 
khớp ra khỏi chi tiết ly hợp vấu thứ nhất (32). Lò xo chống giật (40) được bố trí xen giữa 
chi tiết truyền chuyển động quay (11b) và chi tiết ly hợp vấu thứ nhất (32). Các vấu răng 
thứ nhất (41) và các vấu răng thứ hai (42) có dạng răng của bánh răng, được gài khớp 
với nhau/nhả khớp ra khỏi nhau nhờ sự dịch chuyển dọc trục của chi tiết ly hợp vấu thứ 
hai (15b), lần lượt được tạo ra trên chi tiết ly hợp vấu thứ nhất (32) và chi tiết ly hợp vấu 
thứ hai (15b). Các mặt vát (41a, 42a) được tạo ra trên từng phần đầu của các vấu răng 
thứ nhất (41) tương ứng và trên từng phần đầu của các vấu răng thứ hai (42) tương ứng 
nằm đối diện nhau, để dẫn hướng các vấu răng thứ hai (42) vào vị trí gài khớp với các 
vấu răng thứ nhất (41).  
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(73) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands  
(72) Stuart Keith PRATLEY (GB), Aart Willem van VUURE   (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chăm sóc tóc 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo kiểu tóc dạng kem chứa: i) pha nước dạng lớp chứa a) 
chất hoạt động bề mặt cation và b) rượu béo có điểm nóng chảy lớn hơn 350C và/hoặc 
axit béo có điểm nóng chảy lớn hơn 400C; và ii) một hoặc nhiều chất làm mềm dạng 
lỏng không bay hơi với lượng 20% trọng lượng hoặc lớn hơn, độ nhớt của chất làm mềm 
không bay hơi duy nhất bất kỳ hoặc độ nhớt của hỗn hợp các chất làm mềm không bay 
hơi là nhỏ hơn 1000mPa.s ở 350C và 5s-1.  
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(72) Toshio YAMAGIWA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống quản lý hàng hoá 

  (57)      Sáng chế đề xuất hệ thống quản lý hàng hoá có khả năng quản lý thông tin cấu hình của 
chi tiết, các thông tin đăng ký của chủ sở hữu và các thông tin khác, và thông tin chi tiết 
về quá trình lưu hành liên quan đến các hàng hoá và có thể sử dụng các thông tin này 
cho các mục đích khác nhau. Hơn nữa, sáng chế còn đề xuất IC (RFID) có khả năng 
truyền không chỉ thông tin về sản phẩm được đưa ra từ trước từ bên ngoài mà cả các 
thông tin thể hiện tình trạng hiện tại của chính sản phẩm này.  

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 252 tập B (03.2009) 

 

 
74 

(11) 1-0007558 
(15) 23.02.2009 (51) 7 B27N  3/04,  5/00 
(21) 1-2007-00059 (22) 01.04.2005 
(86) PCT/SG05/000109 01.04.2005 (87) WO05/120787 22.12.2005 
(30) 200403634-9 11.06.2004 SG 
(45) 25.03.2009 252 (43) 27.08.2007 233 
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14 Ang Mo Kio Street 63, Singapore 569116, SINGAPORE  
(72) WONG Teck Tin  (SG), HUI Tee Jong  (MY), ONG Shin Huay  (SG) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tạo hình sản phẩm đúc có độ bền cao 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tạo hình sản phẩm đúc, phương pháp này bắt đầu bằng 
bước chuẩn bị hợp phần đúc. Hợp phần đúc bao gồm: hỗn hợp sợi có % khối lượng nằm 
trong khoảng từ 40 đến 60; và chất kết dính có % khối lượng nằm trong khoảng từ 15 
đến 45. Hốc khuôn được nạp hợp phần đúc tối đa khoảng 90% thể tích hốc khuôn trước 
khi cấp áp suất kín nằm trong khoảng từ 435 đến 870 psi (30,45 đến 60,9 kg/cm2) cho 
hợp phần đúc. Khe hở định trước được duy trì nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,5mm giữa 
phần khuôn đúc thứ nhất tạo thành hốc khuôn và phần khuôn đúc thứ hai. Sản phẩm đúc 
được lấy ra khỏi hốc khuôn khi hợp phần đúc gần như được đông cứng.  
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GiảI pháp hữu ích được cấp bằng độc quyền  
giảI pháp hữu ích 

 
 
 
(11) 2-0000755 
(15) 16.02.2009 (51) 7 C02F 1/42, 1/467 
(21) 2-2008-00217 (22) 04.07.2006 
(67) 1-2006-01080 
(45) 25.03.2009 252 (43) 25.07.2007 232 
(73) CU-TOPIA CO., LTD.  (JP) 

9F Yoshidaikkan Blds. 2-6-4 Fushimi-machi Chuo-ku Osaka-city, 541-0044 Japan 
(72) Kazuhiko Karakama (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị làm sạch nước 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị làm sạch nước sử dụng các ion đồng, trong đó thiết 
bị làm sạch nước này có kết cấu sao cho một anôt bằng đồng dạng tấm và một catôt 
được tạo ra trong vỏ, catôt này được bố trí sao cho nó đối diện với một khoảng định 
trước ở cả hai phía của anôt bằng đồng theo cách kẹp anôt bằng đồng vào giữa, cả hai 
điện cực này có thể được cấp điện, và các lỗ được tạo ra ở bên trong vỏ và trên catôt để 
chất lỏng có thể đi qua được.  
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(73) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  (SG) 

20 Malacca Street, #02-00 Malacca Centre, Singapore 048979 
(72) Nguyễn Quang Mân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thuốc phòng trừ dịch hại cho cây trồng và phương pháp phòng 

trừ dịch hại bằng cách sử dụng thuốc này 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thuốc phòng trừ dịch hại cho cây trồng bao gồm hỗn hợp 

của ít nhất một chất được chọn từ nhóm các chất có nguồn gốc từ thực vật, thực phẩm 
hoặc dược phẩm (hoạt chất A) dưới đây: 
(i) aspirin (hoạt chất A1); 
(ii) dung dịch tỏi (hoạt chất A2); 
(iii) dịch chiết xuất từ nấm Linh chi Garnoderma lucidum (hoạt chất A3); 
(iv) bột ngọt mononatri glutamat (hoạt chất A4); 
và ít nhất một hoạt chất được chọn từ nhóm các hoạt chất diệt nấm, côn trùng và nhện 
gây hại (hoạt chất B). Thuốc phòng trừ dịch hại này có tác dụng hiệp đồng khi sử dụng. 
Giải pháp hữu ích cũng đề cập phương pháp phòng trừ dịch hại cho cây trồng bằng cách 
sử dụng thuốc phòng trừ dịch hại này.  
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(73) Công ty TNHH sản xuất thương mại nhựa Chí Thành V.N  (VN) 

611 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Văn Lập (VN) 
(74) Trung tâm tư vấn phát triển Thương hiệu và Chất lượng (NATUSI) 
(54) Khung đựng thức ăn nuôi tôm 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến khung đựng thức ăn nuôi tôm bao gồm bốn thanh khung 
(1) và bốn khớp nối (2). Các thanh khung (1) và các khớp nối (2) được sản xuất hoàn 
toàn bằng plastic. Mỗi thanh khung (1) gồm có hai đầu nối dạng mang cá (11) có dạng 
hình chữ T ở hai đầu, và mép trên của thanh khung có hàng lỗ (12) có đường kính là 
5mm dùng để khâu lưới đựng thức ăn. Thanh khung (1) theo phương án này là thanh dài 
có các lỗ hình chữ nhật (13) để giảm trọng lượng và có các lỗ (14) ở hai đầu được dùng 
để cột dây nhấc khung lên để kiểm tra thức ăn hoặc cho thêm thức ăn. Khớp nối (2) gồm 
có hai rãnh (21) gần như có dạng hình chữ T và nằm gần như vuông góc với nhau để gài 
đầu nối dạng mang cá (11) của thanh khung (1) vào. Mỗi khớp nối (2) sẽ được gài với 
hai thanh khung (1). Khung được tạo thành từ bốn thanh khung (1) và bốn khớp nối (2) 
nên sẽ có tiết diện là hình vuông hay hình chữ nhật.  
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(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(54) Cơ cấu nơ rút dây 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu nơ rút dây bao gồm hai dải giấy hai màu khác nhau 
(1 và 2) tương ứng với vị trí trên và dưới, mỗi dải (1 và 2) gồm bốn đoạn hình ovan (1.a 
và 2.a, 1.b và 2.b, 1.c và 2.c, 1.d và 2.d) nối tiếp liền nhau, kích thước mỗi đoạn hình 
ovan nhỏ dần từ trái sang phải, đoạn hình ovan lớn nhất nối liền với hai dải tạo thành 
hình chữ V. Mỗi đoạn hình ovan của dải trên (1) có kích thước bề rộng ngược lại so với 
kích thước bề rộng mỗi đoạn hình ovan tương ứng của dải dưới (2) , sao cho kích thước 
dải chữ V của dải trên (1) nhỏ hơn kích thước dải chữ V của dải dưới (2), dây xuyên (3) 
xuyên theo trục ngang từ đầu bên phải của dải nở sao cho phần dây xuyên (3) bị các 
đoạn hình ovan (1.a và 2.a, 1.c và 2.c) che khuất.  

 
 

  
 
 

 


